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Đối  mặt hàng rào vệ sinh dịch tễ (SPS)

kinh nghiệm xuất khẩu thực phẩm chế biến của thái lan

Một học giả đã nói: “Hội nhập chỉ tạo cơ hội chứ không đảm bảo cho thành công và thị trường quốc tế không phải là một sân chơi bình đẳng”. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp nội địa, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nhập khẩu như hàng rào thuế và phi thuế. Tình trạng trên đã gây tổn thất lớn cho nhiều nước xuất khẩu nông sản. Vụ kiện cá basa, tôm là những thử thách đầu tiên đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào thị trường thế giới. 

Cùng nằm trong vùng Đông Nam á, Thái Lan là một nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Thái Lan đã phải đương đầu và chịu nhiều tổn thất do rào cản hạn chế nhập khẩu ở các thị trường EU, Mỹ và Nhật Bản, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS). Bài viết này sẽ tổng kết kinh nghiệm với vấn đề SPS của Thái Lan để qua đó rút ra những bài học tham khảo cho Việt Nam. 

Tóm lược

Mặc dù đứng 14 trong số 15 nước xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch 2,4 tỷ USD/năm, song cho tới gần đây, các doanh nghiệp Thái Lan nhận thức về SPS còn rất mơ hồ. Thiệt hại trong xuất khẩu tôm và thịt gà sang thị trường EU khiến cho các doanh nghiệp Thái Lan phải xem xét lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng vào duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số bài học đối phó với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của Thái Lan trong hoạt động xuất khẩu thực phẩm là:

· Hiện tại, các nước áp dụng tiêu chuẩn SPS đã gây nhiều cản trở và thiệt hại cho xuất khẩu thực phẩm của Thái Lan. Do đó, về dài hạn, bất kỳ doanh nghiệp nào đầu tư, nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường các nước phát triển mới có thể phát triển bền vững. Đầu tư đổi mới và cải tiến quy trình sản xuất sẽ đem lại lợi ích lớn lâu dài. 

· Việc kiểm tra Nitrofuran của châu Âu là hồi chuông cảnh tỉnh về cải tiến chất lượng an toàn thực phẩm của ngành công nghiệp chế biến Thái Lan. Trong tương lai doanh nghiệp Thái Lan sẽ còn phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật mới. 

· Tương lai của ngành chế biến thực phẩm chất lượng cao, an toàn với giá cả cạnh tranh phụ thuộc vào khả năng và sự linh hoạt của doanh nghiệp tư nhân chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước. 
· So với các doanh nghiệp nhỏ, việc ứng dụng SPS ở các doanh nghiệp quy mô lớn sẽ ít tốn kém hơn. Về lâu dài, các biện pháp vệ sinh kiểm dịch có ảnh hưởng gián tiếp tới cơ cấu xuất khẩu ngành thực phẩm. Chỉ những doanh nghiệp xuất khẩu lớn và hoạt động hiệu quả mới có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của những cuộc kiểm tra khắt khe. 

· Các biện pháp kiểm tra SPS chặt chẽ sẽ khuyến khích các công ty ý thức được tầm quan trọng của kiểm tra chất lượng vật tư cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. 

· Các doanh nghiệp đã nhận được chứng nhận HACCP (tiêu chuẩn sức khoẻ và an toàn cho hàng thực phẩm của Mỹ) càng sớm thì khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế càng cao. Khi một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh hơn, không chỉ thoả mãn các quy định về HACCP mà doanh nghiệp còn phải tiếp tục đổi mới chất lượng để vượt qua những rào cản thương mại phi thuế quan mới trong tương lai. 

· Việc lạm dụng SPS thường xuất hiện ở những thị trường bảo hộ cao cho nông nghiệp trong nước. Chính sách nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu là một ví dụ. Nông dân các nước EU hiện đang được hưởng 39 tỷ USD trợ cấp một năm. Khi EU mở rộng thêm thành viên nữa, mức bảo hộ có thể tăng thêm. Trong tương lai, xuất khẩu thực phẩm của các nước đang phát triển chắc chắn sẽ phải chịu những mức thuế phân biệt đối xử mới với các tiêu chuẩn SPS khó dự đoán.

· Sự thua thiệt của một quốc gia do những rào cản SPS sẽ là cơ hội cho các quốc gia khác. Khi ở Trung Quốc xuất hiện dịch cúm gà, Nhật Bản và Hàn Quốc cấm nhập khẩu gà của Trung Quốc đã tạo cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường này.   

· Các Hiệp hội của những nhà xuất khẩu đóng vai trò quan trọng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Các hiệp hội giám sát và kiểm tra để ngăn không để một số doanh nghiệp vì lợi ích trước mắt mà làm mất uy tín của ngành. Hiệp hội hoạt động hiệu quả sẽ quyết định triển vọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khối tư nhân.  

1. Tổng quan ngành thực phẩm chế biến xuất khẩu thái lan

Trong những năm qua, xuất khẩu thực phẩm Thái Lan tăng mạnh, đặc biệt chỉ các sản phẩm chế biến tăng còn các sản phẩm thô lại giảm. Ngành chế biến thực phẩm phát triển mạnh đã góp phần quan trọng chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp nông thôn sang nền kinh tế công nghiệp đô thị. So với ngành công nghiệp chế tạo, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm áp dụng công nghệ sử dụng nhiều lao động và liên kết mạnh với các hoạt động kinh tế nông thôn. Ngoài ra, không giống như nhiều ngành công nghiệp khác, ngành chế biến thực phẩm không phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. 

Thái Lan đứng thứ 14 trong số 15 nước xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch 2,4 tỷ USD/năm, chiếm 0,5% thị phần thế giới
. Để trở thành một nước xuất khẩu mạnh trên thị trường thế giới các nhà xuất khẩu Thái Lan đã phải liên tục cải tiến công nghệ, đổi mới sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Năm 2001, Thái Lan xuất khẩu 22% tổng số thực phẩm sang Nhật Bản, 19,1% sang Mỹ, 12,5% sang EU và 3,9% sang Trung Quốc. Thái Lan có lợi thế cạnh tranh về sản xuất thực phẩm so với Nhật Bản và Mỹ song không có lợi thế nếu so sánh với EU. 

Ngành hàng thịt gà

Xuất khẩu thịt gà ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu thực phẩm. Năm 2001, trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng và bệnh bò điên bùng nổ ở châu Âu xuất khẩu thịt gà tăng mạnh, xuất khẩu thịt gà của Thái Lan sang thị trường EU đã tăng 148.000 tấn. Giá thịt lườn gà tăng mạnh từ 2000 USD/tấn năm 2000 lên 3000 USD/tấn năm 2001. Thay đổi về thị hiếu tiêu dùng cũng như sự phát triển của ngành gà giò Thái Lan đã tạo đà cho xuất khẩu thịt gà tăng trưởng mạnh.

Khéo léo tận dụng chính sách khuyến khích nhập khẩu hàng chế biến, chỉ với 1,2% gia vị cho thêm, thịt gà của Thái Lan đã giảm được thuế xuống còn 15,4% thay vì phải chịu mức 70% áp dụng đối với thịt chưa qua chế biến. Nhưng khả năng thâm nhập thị trường châu Âu lớn đã khiến không ít nông dân Pháp và Đan Mạch gây sức ép với Uỷ ban châu Âu đòi cấm nhập khẩu thịt gà ướp muối của Thái Lan.

Nitrofuran là một loại dược phẩm được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tuy nhiên lại bị nhiều nước cấm do có liên quan tới bệnh ung thư ở người. Tháng 3/2002, EU đã đưa vào sử dụng một thiết bị thí nghiệm mới để kiểm tra tồn dư Nitrofuran trong thịt gà và tôm nhập khẩu từ Thái Lan và Braxin. Thiết bị này có thể phát hiện chính xác tới một phần triệu triệu. Trong khi các sản phẩm xuất khẩu của Braxin chỉ bị kiểm tra ngẫu nhiên thì 100% thịt gà và tôm nhập khẩu từ Thái Lan phải qua kiểm tra. Thiết bị kiểm tra này trị giá khoảng 350.000 USD
. 

	Các sản phẩm thịt gà của Thái Lan bị áp đặt các biện pháp vệ sinh kiểm dịch

- Thịt gà xuất khẩu sang Ôxtrâylia phải đun nóng ở 700C trong vòng 143 phút để diệt hết vi khuẩn gây bệnh. Kết quả là không một sản phẩm nào của Thái Lan cũng như các nước khác thâm nhập được vào thị trường thịt gà của Ôxtrâylia. 

- Cộng hoà Séc cấm nhập thị gà của Thái Lan dựa trên tồn dư thuốc kháng sinh.

- Các nhà nhập khẩu thịt gà của Đài Loan phải xin giấy phép và qua kiểm dịch an toàn thực phẩm.

- Hàn Quốc đã xoá bỏ hoàn toàn hệ thống hạn ngạch nhập khẩu đối với thịt gà từ năm 2001. Tuy thuế suất 30%, giảm 1-1,5% mỗi năm nhưng chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả các nhà máy chế biến thịt gà xuất khẩu sang thị trường này phải qua kiểm tra an toàn. Kết quả là chỉ có 33 nhà máy của Thái Lan xin được giấy phép xuất khẩu của chính phủ Hàn Quốc. 




Thực tế cho thấy, các biện pháp kiểm dịch vệ sinh là hồi chuông cảnh tỉnh ngành chế biến thực phẩm Thái Lan song vẫn có thể là cơ hội thuận lợi để mở rộng thị phần trong dài hạn. Muốn vậy, các nhà sản xuất phải nhận thức được thách thức này, am hiểu tất cả những biện pháp vệ sinh kiểm dịch đang được các thị trường áp dụng đồng thời phải lường trước những biện pháp mới có thể được đưa ra trong tương lai để có thời gian điều chỉnh cho thích hợp. Trong một số trường hợp, mặc dù hiện tại các nước không hề áp dụng biện pháp kiểm tra nào song khó có thể biết trước những quy định mới mà các nước nhập khẩu sẽ áp dụng trong tương lai. Về trung hạn, những doanh nghiệp nào tiến hành điều chỉnh quy trình và biện pháp sản xuất có thể sẽ quay lại xuất khẩu sau thời gian bị cấm nhập. Tuy nhiên, trong thời gian đó, các nhà sản xuất ở các nước phát triển đã tranh thủ chuẩn bị lực lượng, đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngành hàng tôm

Thái Lan cũng là nước xuất khẩu tôm nuôi lớn chiếm 27% thị phần thế giới. Xuất khẩu tôm đông lạnh đem lại hơn 1,5 tỷ Baht mỗi năm và nằm trong 10 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Thái Lan. Sự bùng nổ của virút đốm trắng ở Ecuador vào năm 2000 đã tạo điều kiện thuận lợi lớn cho các nhà xuất khẩu Thái Lan. Tuy nhiên, ngành chế biến tôm của Thái Lan hiện đang phải cạnh tranh gay gắt với ấn Độ, Indonesia, Philipin và Việt Nam. Do cầu về tôm có độ co dãn cao với thu nhập, Thu nhập thay đổi ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu tiêu thụ tôm nên kinh tế thế giới suy thoái làm nhu cầu tôm giảm đáng kể, gây sức ép lớn đến giá trên thị trường. EU, Mỹ và Nhật Bản là những thị trường xuất khẩu chính của Thái Lan với thị phần tương ứng là 33%, 29% và 22%. Năm 1999, EU loại bỏ đặc quyền ưu đãi thuế quan (GSP) áp đặt thuế suất 12% khiến cho sức cạnh tranh của Thái Lan giảm so với các nước xuất khẩu khác của châu á. Do đó trong khi lượng tôm đông lạnh của Thái Lan xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản ổn định thì lượng xuất khẩu sang thị trường EU lại giảm mạnh.

Biểu 1: Khối lượng xuất khẩu tôm tươi, tôm panđan, tôm hùm và tôm ướp lạnh hoặc đông lạnh năm 2002 (triệu tấn)
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Biểu 2: Các thị trường xuất khẩu tôm chính của Thái Lan năm 2002 (%)
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Ngành chế biến tôm ở Thái Lan do 10 công ty lớn kiểm soát, chiếm 90% lượng tôm xuất khẩu của cả nước. Các nhà máy chế biến thường mua nguyên liệu từ các cuộc đấu giá nông sản và tại thị trường Maha Chai. Thái Lan có khoảng 20.000 trang trại nuôi tôm nằm dọc các vùng biển duyên hải miền Nam và miền Đông. Thức ăn của tôm (bột đậu tương và lúa mỳ) do các công ty lớn độc quyền như CP và Grobest cung cấp. Chi phí dành cho thức ăn chiếm tới 50% tổng chi phí nuôi tôm. Các nhà chế biến và các nhà sản xuất thức ăn cho tôm có nhiều kinh nghiệm và nhạy bén, tự cải tiến để phù hợp với các tiêu chuẩn về thực phẩm quốc tế. Do phải cạnh tranh mạnh nên mức lợi nhuận thu được không cao. Trong bối cảnh thị phần ngày càng bị tôm giá rẻ từ các nước khác gây sức ép, các công ty Thái Lan đang phải nỗ lực rất nhiều phát triển các sản phẩm chế biến mới như sushi tôm, sốt tôm, tôm cocktail và nem tôm để đa dạng hoá sản phẩm, tăng cường xuất khẩu. 

Các thương nhân Thái Lan hiểu rằng phải luôn đối mặt với rủi ro do áp dụng tuỳ ý các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu chính. Họ rất lo ngại với các vấn đề như thực phẩm biến đổi gen, môi trường và nhãn hiệu. 

Các nhà xuất khẩu Thái Lan hiểu rằng cách duy nhất vượt qua những rào cản kỹ thuật là ban hành tiêu chuẩn ngành. Tiêu chuẩn này được 5 cơ quan soạn thảo năm 1995 gồm Cục nghề cá; Hiệp hội các nhà nuôi trồng tôm, Hiệp hội thực phẩm đông lạnh; Hiệp hội các nhà chế biến thực phẩm và Câu lạc bộ doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản. Văn bản hướng dẫn các nhà sản xuất  từ thu thập dữ liệu, đào tạo, phân đoạn khu vực, quản lý kiểm soát sức khoẻ tôm, quản lý rác thải đến việc sử dụng các loại hóa chất, dược phẩm. Tuy tiêu chuẩn ngành chỉ mang tính chất khuyến khích áp dụng song nhờ đó, các thương nhân đã nhận thức được tầm quan trọng của SPS. Để phân biệt sản phẩm của mình với các nhà cạnh tranh có giá rẻ hơn, các nhà sản xuất Thái đang hướng đến xây dựng hình ảnh thực phẩm an toàn cho sản phẩm của mình.

Mặc dù tôm xuất khẩu sang Mỹ không phải là đối tượng chịu thuế song các sản phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn HACCP (tiêu chuẩn sức khoẻ và an toàn cho hàng thực phẩm của Mỹ). Đối với thị trường Nhật Bản, các nhà xuất khẩu phải tuân theo hệ thống chứng nhận, luật vệ sinh thực phẩm, luật tiêu chuẩn hoá và dán nhãn sản phẩm trong tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản. Xuất khẩu tôm sang EU chịu sự điều chỉnh theo HACCP, quy định của Uỷ ban châu Âu, Green Dot và ISO 9000
. EU chỉ yêu cầu phân biệt rõ các sản phẩm biến đổi gen với sản phẩm không biến đổi gen và dán nhãn sản phẩm biến đổi gen chứ không đưa ra các lệnh cấm hoàn toàn, theo Victor (2000).

Tháng 9/1996, Chỉ thị của Hội đồng châu Âu quy định hàm lượng axit benzoic cho phép trong các sản phẩm tôm chế biến nhập khẩu phải thấp hơn 0,2% (2.000 miligam/lít), thấp hơn nhiều so với mức 0,8% trước đó. Trong khi đó, hàm lượng axit benzoic cho phép đối với tôm đông lạnh từ EU là 0,6%. Uỷ ban châu Âu cho rằng tôm đánh bắt ở Biển Bắc và Địa Trung Hải nhỏ hơn tôm nhập khẩu, vì thế bề mặt tiếp xúc với axit benzoci thấp hơn tôm nhập từ Thái Lan. Các quan chức Thái Lan cho rằng mức 0,6% là tiêu chuẩn quốc tế có thể chấp nhận được và không gây hại cho người tiêu dùng. Việc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn khác nhau đối với cùng một sản phẩm là bằng chứng cho thấy có sự phân biệt đối xử.

Ngành hàng cá ngừ đóng hộp

Năm 2001, Thái Lan xuất 300.000 tấn cá ngừ với kim ngạch 670 triệu USD, chiếm khoảng 77% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ hải sản đóng hộp. Không giống như các ngành chế biến thực phẩm xuất khẩu khác, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Thái Lan phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Trong nước chỉ cung cấp cho ngành khoảng 10% nguyên liệu, 90% còn lại phải nhập khẩu từ các nước lớn như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Ngoài ra, tiêu dùng nội địa cũng chỉ chiếm 10% tổng sản lượng toàn ngành. Do phải cân đối ngoại tệ giữa nguyên liệu thô nhập khẩu và sản phẩm đóng hộp xuất khẩu nên ngành cá ngừ của Thái Lan chịu ảnh hưởng lớn về biến động của tỷ giá hối đoái. Với 90% sản lượng sản xuất ra dành cho xuất khẩu, ngành cá ngừ luôn nằm trong vòng biến động về cung cầu và những rào cản thương mại. Muốn mở rộng thành công một thị trường phải vượt qua tất cả các hàng rào thương mại. 

Biểu 3: Khối lượng xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan năm 2002 (triệu tấn)
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Biểu 4: Các thị trường xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan năm 2002 (%)
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Mặc dù phải nhập nguyên liệu, Thái Lan hiện là nước sản xuất cá ngừ đóng hộp lớn thứ 2 và là nước xuất khẩu cá ngừ đóng hộp lớn nhất thế giới. Tây Ban Nha là nước sản xuất cá ngừ đóng hộp lớn thứ 3 của thế giới với công suất chế biến hàng năm là 200.000 tấn, tiếp đến là Italy với công suất 85.000 tấn. Công suất chế biến của châu Âu thấp hơn rất nhiều so với 1,2 tiệu tấn tổng công suất của ngành chế biến cá ngừ Thái Lan. Giai đoạn 1992-2001, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan tăng 90%, từ 13,4 triệu Baht lên 25,5 triệu Baht. Năm 2001, 27% lượng cá ngừ của Thái Lan xuất khẩu sang Mỹ, 10% sang Canada và khoảng 7% sang Ai Cập, Ôxtrâylia và Nhật. Sự phát triển của ngành hàng này chứng tỏ sự trưởng thành về mặt vệ sinh dịch tễ trong công nghiệp chế biến.

Văn phòng giám sát và kiểm tra chất lượng ngành cá đã cấp giấy phép chứng nhận chất lượng cho 34 công ty chế biến cá Thái Lan. Thái Lan đã nhận ra tầm quan trọng của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khi năm 2000, Ai Cập áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với cá ngừ đóng hộp của Thái do dùng dầu đậu nành biến đổi gen. Nhờ sự nhạy bén của các công ty chế biến, Thái Lan đã nhanh chóng thay thế sử dụng dầu đậu nành bằng dầu hướng dương. Hầu hết các công ty xuất khẩu đều chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm nên cá ngừ đóng hộp của Thái Lan có thể xuất sang các thị trường ở các nước phát triển cũng như các nước Trung Đông.

Năm 2001, Kaewta và Sakun tiến hành khảo sát 120 công ty và đưa ra số liệu của 94% công ty trả lời các câu hỏi về tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 (30%) hoặc HACCP (69%) hoặc cả hai (28%). Kaewta và Sakun cho rằng để đạt được ISO 9000, các công ty mất khoảng 10.000 USD. Khoảng 77% công ty đạt được tiêu chuẩn này trong 3 năm đầu tiên thực hiện. Các doanh nghiệp lớn tích cực thay đổi để đạt tiêu chuẩn ISO vì sẽ giúp giảm chi phí áp dụng trên một đơn vị sản phẩm.

Nỗ lực xây dựng một hình ảnh sản phẩm vệ sinh an toàn chất lượng cao trở thành thành công của ngành. Các công ty chế biến cá ngừ nhận thức được rằng để đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao, họ có thể sản xuất các sản phẩm khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và vượt qua được những hạn chế về chi phí cũng như rào cản thương mại. Ngoài ra người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao để có được những sản phẩm có chất lượng. 

Ngành hàng thịt lợn chế biến

Tuy kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua từng năm, nhưng xuất khẩu thịt chỉ đem lại cho Thái Lan khoảng 1 tỷ Baht năm 2001 với các khách hàng chính là Hồng Kông và Nhật Bản. Bản thân ngành có sự bảo hộ lớn do chính sách hạn chế nhập khẩu của Chính phủ. Sản lượng trong nước đủ cho nhu cầu nội địa. Bình quân mỗi người dân Thái Lan tiêu thụ khoảng 10 kg thịt mỗi năm, thấp hơn nhiều so với con số 55 kg ở Hồng Kông. Chất lượng thịt xuất khẩu cao hơn hẳn các sản phẩm tiêu dùng trong nước bởi các quy định khắt khe của các nước nhập khẩu. Theo thỏa thuận với Tổ chức Thương mại thế giới năm 2002, thịt lợn nhập khẩu vào Thái Lan chịu mức thuế 30%. Nguy cơ thị trường trong nước sẽ bị chiếm lĩnh bởi các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao khiến cả khối doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân Thái phải nhanh chóng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngành thịt lợn Thái Lan còn phải đối mặt với nguy cơ của bệnh dịch lở mồm long móng cũng như những yếu kém trong kênh sản xuất, từ thức ăn chăn nuôi tới việc sản xuất ở các trang trại, các lò giết mổ, vận chuyển tới các nhà bán buôn và bán lẻ. Chính phủ Thái Lan đang cố gắng đẩy mạnh cải tiến các lò giết mổ thông qua triển khai các dự án thí điểm. Tuy không gặp phải những quy định khắt khe song quá trình cải tiến an toàn thực phẩm trong ngành diễn ra hết sức chậm chạp. 

Không giống như các sản phẩm thịt chế biến khác, ngành chế biến thịt lợn Thái Lan không nhận được vốn đầu tư nước ngoài. Nhận thức của người tiêu dùng đối với tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm còn thấp tạo nên xu thế thích các sản phẩm rẻ tiền hơn là sản phẩm có giá cao dù cho chất lượng tốt hơn. Dịch lở mồm long móng khiến các nhà xuất khẩu hiểu rằng chỉ có thịt lợn đã qua chế biến mới có thể tránh khỏi những rào cản thương mại do công nghiệp chế biến đã áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn. Giá cạnh tranh và thức ăn chăn nuôi sẵn có giúp ngành chế biến thịt lợn Thái Lan có tiềm năng phát triển
. 

Kiểm soát các chất kháng sinh, tồn dư hoá chất và tiêu diệt bệnh lở mồm long móng là cách duy nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lượng thịt tươi xuất khẩu. Hiện nay, điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm thấp là nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu thịt lợn của Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Với khả năng kỹ thuật hiện tại, ngành thịt lợn Thái Lan có rất ít cơ hội thâm nhập và mở rộng thị phần ở các thị trường rộng lớn nhưng cao cấp như Nhật Bản và Mỹ.   

Ngành hàng dứa đóng hộp

Thái Lan là nước xuất khẩu dứa đóng hộp hàng đầu thế giới. Mỗi năm Thái Lan sản xuất 1,6 triệu tấn dứa đóng hộp, trong đó, xuất khẩu 1,3 triệu tấn không gặp khó khăn song 300.000 tấn bị cáo buộc là bán phá giá. Năm 2001, tổng kim ngạch xuất khẩu dứa đóng hộp là 8,3 tỷ Baht, tăng 6,2% so với năm 2000, Mỹ là khách hàng lớn nhất, chiếm 21,7%. Năm 2001, tổng kim ngạch xuất khẩu nước dứa cô đặc tăng 2,6% so với năm 2000 lên 2,9 tỷ Baht. Trong những năm qua, nông dân trồng dứa đã trải qua 2-3 cuộc thăng trầm lên xuống của giá. Xuất khẩu dứa miếng đóng hộp thường bị các nước nhập khẩu quy kết là bán phá giá. Ngoài ra ngành dứa Thái Lan còn phải cạnh tranh với một số đối thủ Châu Phi và Caribê vì các nước này được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi vào thị trường EU.  

	Dole Thái Lan nâng cao tiêu chuẩn

Dole Thailand là một công ty hàng đầu của ngành dứa Thái lan. Công ty đã đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như HACCP, ISO 9002, ISO 14001 và GMP. Hiện nay, công ty đang nỗ lực hạn chế sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Dole Thái Lan là một chi nhánh của Tập đoàn thực phẩm toàn cầu Dole. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công ty mở rộng hoạt động theo chiều rộng kết hợp từ khâu giống, chế biến, đóng hộp, vận chuyển và các hoạt động tiếp thị. Công nghệ chuyển giao từ Dole Foods giúp các chi nhánh nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm có giá trị cao. Hiện nay, công suất chế biến của nhà máy là 300.000 lít dứa cô đặc một giờ. Nhờ hoạt động hiệu quả và quy mô kinh tế lớn công ty đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao về vệ sinh thực phẩm với chi phí thấp. Dole Thailand đã nhận được chứng chỉ chứng nhận ISO 140012 sau khi đạt ISO 9002. Những công ty nhỏ hơn không liên doanh với đối tác nước ngoài thường gặp nhiều khó khăn để có được các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng trên.




Năm 2002 là năm xuất khẩu thực phẩm của Thái giảm mạnh. Mức tăng trưởng của ngành thịt lợn chỉ đạt 1,8% trong khi ngành tôm đông lạnh tăng trưởng âm (-37,5%). Nếu xem xét 6 sản phẩm chính là tôm đông lạnh và tôm chế biến, cá ngừ đóng hộp, thịt gà chế biến, dứa đóng hộp thì mức độ suy giảm trong năm 2002 là 41,6%. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm này song một trong những ảnh hưởng chính là vấn đề tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.  

2. Các vấn đề về thể chế và SPS

Mỹ là nước đầu tiên cấm sử dụng nhóm Nitrofuran trong sản xuất thực phẩm từ năm 1991. Kể từ đó, Mỹ, EU và Nhật Bản đã kéo dài thêm danh sách các hoá chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Năm 2001, số hoá chất cấm sử dụng trong danh sách là hơn 20 chất. Dự kiến đến năm 2006, Liên minh châu Âu sẽ rút bỏ dần các chất kháng sinh dùng để tăng trọng cho động vật. Dưới đây là danh sách các quy định của Thái Lan liên quan tới tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Một số tiêu chuẩn có tính chất khuyến cáo áp dụng thay cưỡng chế, cho phép các nhà sản xuất trong nước có đủ thời gian để thực hiện chuẩn mực an toàn thực phẩm mới.

	Một số quy định của Thái Lan liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Luật kiểm tra tầm quan trọng của các hoá chất theo phụ lục N 2377/90 của EU và danh sách các dược phẩm cấm sử dụng trong thực phẩm chế biến của Mỹ (16 loại) thuộc Luật xuất nhập khẩu B.E 2522 (1979).

2. Quy định phát triển DLD để kiểm soát việc sử dụng hoá chất thú y và nâng thành luật Dược phẩm B.E 2510 (1967).

3. Quy định về tầm quan trọng của việc kiểm tra, giám sát sử dụng thức ăn chăn nuôi và hợp chất có chứa dược phẩm cấm như nitrofurans và cloramfenikon theo Luật giám sát chất lượng thức thức ăn chăn nuôi B.E 2522 (1979).

4.Cấm sử dụng các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi như nitrofuran, nitroimidazole, cloramfenikon, carbadox, olaquindox.

5. Phát triển quy định kiểm soát tiêu chuẩn trồng trọt, chăn nuôi bằng cách tăng cường áp dụng quy trình quản lý và chăm sóc sức khỏe vật nuôi (GAHP), DLD.

6. Thực hiện quy định đánh mã quốc tế để kiểm soát việc sử dụng hoá chất thú y.  

7. Phát triển quy định về đạo đức thú y bao gồm cả việc đình chỉ giấy phép nếu sử dụng bất kỳ loại dược phẩm cấm nào

8. Phát triển quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất thông qua việc giám sát từ quá trình giết mổ đến kiểm tra mẫu tại phòng thí nghiệm.




Cục phát triển chăn nuôi tiếp tục khuyến khích xây dung các trang trại và lò giết mổ hợp vệ sinh. CPF-công ty chế biến thực phẩm thuộc tập đoàn Charoen Pokphand đã xây dựng một kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn đã chế biến sang Nhật Bản. Để tận dụng lợi thế sau khi bệnh bò điên bùng phát tại thị trường Nhật, các nhà xuất khẩu Thái Lan đã năng động và nhanh chóng thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên điều kiện cần để thâm nhập thị trường đầu tiên vẫn là sản phẩm có độ an toàn cao. Chính phủ đóng vai trò hỗ trợ tích cực. Đầu năm 2002, Uỷ ban châu Âu đã ra lệnh cấm đối với tôm xuất khẩu của Trung Quốc sau khi phát hiện thấy trong sản phẩm nhập khẩu có chứa thuốc kháng sinh cloramfeniko bị cấm sử dụng vì có thể gây ra chứng thiếu máu ở con người. Đây là một bài học cảnh tỉnh đối với các nhà xuất khẩu Thái Lan, tỷ phần tôm xuất khẩu vào thị trường EU trong năm 2001 giảm mạnh từ 4,9% xuống còn 1,8% do EU tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với lượng tôm nhập.

Trước tình hình đó, Hiệp hội những người nuôi tôm đã vận động hành lang yêu cầu chính phủ Thái Lan trả đũa EU bằng cách áp dụng mức thuế 20% đối với Airbus-loại máy bay mới mà Hãng hàng không Thái Lan đang đặt mua. Trong khi đó loại máy bay Boeing sẽ không phải chịu mức thuế này. Một số nhà xuất khẩu còn đề nghị chính phủ tiến hành kiểm tra thẩm định các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU để xem có chứa chất biến đổi gen hay không?.  

Tuy nhiên, việc khối lượng tôm xuất khẩu giảm mạnh từ 144,6 tấn xuống còn 102,8 tấn đã khiến các thương nhân và nông dân ngành tôm Thái Lan tự góp vốn mua thiết bị kiểm tra tồn dư hoá chất trị giá 15 triệu Baht để kiểm tra chất kháng sinh. Thiết bị Elisa do Hà Lan sản xuất được lắp đặt dưới sự giám sát của Cục nghề cá tại các chợ Maha Chai vùng Samut Sakhon và chợ Pak Phanang ở Nakhon SI Thammarat. Hiệp hội chợ tôm Samut Sakom và Hiệp hội những người mua tôm Thái Lan tiến hành kiểm tra tất cả số lượng tôm bán trên các thị trường bằng thiết bị Elisa. Việc triển khai thực hiện kế hoạch trên không chỉ nhận được sự đồng tình ủng hộ của các khách hàng nước ngoài mà ngay cả người dân trong nước thấy được những lợi ích từ việc nâng cao chất lượng. Phản ứng mau lẹ của khối tư nhân trong cải tiến tiêu chuẩn chất lượng cho thấy sự năng động và hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong ngành hàng. Trong khi đó, phản ứng của khối doanh nghiệp nhà nước tỏ ra chậm chạp mặc dù các đối thủ cạnh tranh châu ¸ đã được đưa ra khỏi danh sách cấm của EU.

Vai trò của chính phủ rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng hình ảnh sản phẩm chất lượng, thúc đẩy xuất khẩu. Phản ứng của chính phủ Thái Lan bị trì hoãn tới đến khi Chính phủ phê chuẩn ngân sách đặc biệt cho Cục chăn nuôi và Cục nghề cá tương ứng là 119 và 169 triệu Baht. Các đoàn thanh tra đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm dịch và tịch thu 45.000 tấn sản phẩm có tồn dư hoá chất cấm sử dụng. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Thái Lan đã ban hành lệnh cấm sử dụng 16 loại hoá chất trong đó có cloramfenikon và nitrofuran cách đây 2 năm. Tuy nhiên, vẫn còn 26 công ty nhập khẩu nitrofuran để sử dụng trong các thực phẩm dành cho con người. Cục chăn nuôi đã chỉ thị tất cả các trang trại nuôi tôm và gà phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn chăn nuôi và chỉ được sử dụng các loại hoá chất dược phẩm được Mỹ cho phép. Nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị tịch thu giấy phép sản xuất và xuất khẩu.

Quy trình thanh kiểm tra tồn dư hoá chất của Thái Lan

	Thanh tra
	- Thanh tra tất cả các hoá chất cấm sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm ở các nhà máy và kiểm tra hệ thống báo cáo dự trữ.

- Thực hiện thanh tra tất cả các loại hợp chất thức ăn chăn nuôi và dược phẩm ở trang trại và tiến hành kiểm tra phát hiện tồn dư hoá chất những sản phẩm có nghi ngờ chứa nitrofurans và cloramfenikon và sưu tập mẫu cho kết luận thí nghiệm.

	Kiểm tra
	- Kiểm tra nitrofuran trong thức ăn chăn nuôi và dược phẩm bằng kiểm tra màu ở 10 ppm.

- Kết luận:

+Dùng máy LCMS/MS đối với quá trình trao đổi nitrofurans trong mô.

+Trên máy LCMS và HPLC đối với nitrofuran trong thức ăn, dược phẩm và nước. 


Bộ Tài chính Thái Lan đã duyệt ngân sách mua thiết bị kiểm tra hoá chất cho 30 trung tâm nuôi trồng và hợp tác xã. Các thiết bị trị giá 23 USD được lắp đặt để phát hiện tồn dư hoá chất cấp độ trang trại. Chương trình kiểm tra thực phẩm cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm thịt và hoa quả xuất khẩu sang thị trường EU. Chính phủ Thái Lan hy vọng Uỷ ban châu Âu sẽ chấp nhận chương trình này. Vấn đề hàng đầu hiện nay là yêu cầu EU giảm bớt kiểm tra, kiểm dịch từ 100% xuống còn kiểm tra mẫu ngẫu nhiên. 

Năm 2002, Thái Lan thành lập Cục Tiêu chuẩn thực phẩm và hàng hoá nông sản (ACFS). Quyết định này là rất đúng lúc và cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng theo chuỗi xuyên suốt từ người sản xuất đến ngưòi tiêu dùng. 

ACFS được uỷ quyền cùng với các bộ phận khác của chính phủ tập trung vào Thoả thuận SPS của Tổ chức thương mại thế giới, các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, chương trình tiêu chuẩn chất lượng phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Kiểm dịch Động vật Quốc tế (OIE) và Hiệp định Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC). ACFS cũng tham gia hợp tác và đàm phán các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế. 

Quan hệ của Cục tiêu chuẩn thực phẩm và hàng hoá nông sản (ACFS)
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ACFS có 30 nhân viên thường trực và 100 nhân viên làm việc theo hợp đồng tạm thời. Tuy vậy, khả năng thanh tra các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu vẫn không đủ thường phải kéo dài khoảng 1 tháng-chưa tính đến việc phải thanh tra các sản phẩm nhập khẩu. Hiện nay cả nước có khoảng 8 máy LCMS, trong đó 2 máy thuộc sở hữu của khối tư nhân. Những máy này được đặt tại văn phòng Cục nghề cá và Cục phát triển chăn nuôi. Ưu tiên hàng đầu được dành cho các công ty góp vốn mua chiếc máy trị giá 15 triệu Baht này. Những doanh nghiệp nhỏ hơn không có đủ nguồn lực tài chính phải mất chi phí về thời gian khi muốn thanh kiểm tra. Ngoài ra, hàng hoá còn bị kiểm tra nhiều hơn tại cảng của các nước nhập khẩu. Như vậy, việc áp dụng SPS là rất tốn kém và đôi khi có những tiêu chuẩn quá cao, phi thực tế gây ảnh hưởng không nhỏ tới thương mại.

Là một văn phòng trực thuộc chính phủ, cơ quan này bị hạn chế về cả tài chính lẫn nhân lực. Mức lương cao của khối doanh nghiệp tư nhân có sức hấp dẫn hơn đối với những người có chuyên môn cao trong khi làm việc tại ACFS họ phải chịu trách nhiệm cao hơn. Hậu quả là, số chuyên gia giỏi làm cho ACFS ít, hoạt động thanh tra, chứng nhận và tạo uy tín cho các sản phẩm Thái Lan chưa đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, ACFS cũng đã đạt được thành công đáng kể trong việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với lợn nuôi, gia cầm và các sản phẩm sữa. 

3. Kết luận

Các tiêu chuẩn SPS là một rào cản thâm nhập thị trường quan trọng nhưng chỉ gây bất lợi cho xuất khẩu thực phẩm của Thái Lan trong ngắn hạn. Để khắc phục, Chính phủ triển khai trợ giúp và bản thân các nhà xuất khẩu nhạy bén năng động, điều chỉnh kịp thời chi phí áp dụng công nghệ mới. Về dài hạn, bất kỳ doanh nghiệp nào nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm do các nước phát triển áp đặt sẽ phát triển bền vững. Đầu tư đổi mới và cải tiến quy trình sản xuất đem lại lợi ích lớn trong tương lai. 

Tương lai của ngành chế biến thực phẩm sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn với giá cả cạnh tranh phụ thuộc nhiều vào khả năng và sự linh hoạt của doanh nghiệp tư nhân chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước. So với các doanh nghiệp nhỏ, việc ứng dụng SPS ở các doanh nghiệp lớn có hiệu suất cao sẽ tốn kém ít hơn. Về lâu dài, các biện pháp vệ sinh kiểm dịch có ảnh hưởng gián tiếp tới cơ cấu xuất khẩu ngành thực phẩm. Chỉ những doanh nghiệp xuất khẩu lớn và hiệu quả mới có đủ khả năng vượt qua những cuộc kiểm tra khắt khe. 

Các doanh nghiệp đã nhận được chứng nhận HACCP (tiêu chuẩn sức khoẻ và an toàn cho hàng thực phẩm của Mỹ) càng sớm thì khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế càng cao. Khi muốn phát triển, doanh nghiệp không chỉ thoả mãn các quy định về HACCP mà còn phải tiếp tục đổi mới chất lượng để tránh những rào cản thương mại phi thuế quan mới trong tương lai. 

Việc lạm dụng SPS thường thấy ở những thị trường mà bảo hộ trong nước tương đối cao. Xuất khẩu thực phẩm của các nước đang phát triển phải chịu những mức thuế phân biệt đối xử mới với các tiêu chuẩn SPS khó dự đoán.

Hiệp hội những nhà xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với quyết định và hiệu quả ứng dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Hiệp hội chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra, ngăn không để một số doanh nghiệp vì lợi trước mắt mà làm mất uy tín của ngành. Chính sách hiệp hội phải là người loại các “con sâu” ra khỏi “nồi canh” của cả ngành hàng. Phí thông tin rất cao nên chỉ những doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các hiệp hội mạnh, được tổ chức tốt mới đủ sức lấy lòng tin của các nhà nhập khẩu. Ngoài ra, các hiệp hội sản xuất và xuất khẩu dễ hợp tác chặt với các tổ chức của chính phủ để có thông tin cần thiết cho ngành. Những thông tin quan trọng nhất là chính sách mới hoặc đàm phán thương mại quốc tế. Đây là một trong những yếu tố quyết định triển vọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.  
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Summery

Market access can be seriously hampered by strict and discriminatory SPS standards, but they can only adversely food exports of Thailand in the short run. Given sufficient time for adjustment, resilient exporters with flexibility and adequate support from the government can overcome the adverse consequences of high compliance cost. In the long run, any firms that successfully achieve higher quality and food safety standards imposed by developed countries can thrive in this technically protective environment. Investment in upgrading all stages of production process would handsomely pay off. This is true for both private and public investment in the quasi public goods. 

The European Nitrofuan incidence serves as a wakeup call for improving safety standard for processed food industries. As long as the Thai exporters have no market power, they have to comply to any sort of newly invented disguised form of technical barriers. Nevertheless, the heavy compliance cost would be outweighed by the benefit, which does not fall only within the domain of the export sector. As the domestic standard of food safety is raised near the international standard, Thai consumers of food products also would receive positive externality from improved safety standard from the ban of imported chemicals in food producing industry. In the near future, new scientific research finding and the innovation of new technology to inspect chemical residues can be employed intermittently to deny market access into developed countries. The future of the processed food industry depends considerably on the ability and flexibility of the private sector, not the public sector, to produce high quality food with high food safety standard at competitive prices.    































� Bài viết này dựa trên nghiên cứu của Bhanupong Nidhiprabha, Chalermplo Chamchan, Saipin Cintakulchai “SPS and Thailand’s Exports of Processed Food”. 2003.


� Các nước phát triển chi phối thị trường thực phẩm thế giới. Chín nước xuất khẩu hàng đầu là các nước phát triển, Trung Quốc xếp thứ 10, Ôxtrâylia xếp thứ 12.


� Đây có thể là một bằng chứng về sử dụng SPS như một hàng rào phi thuế. Theo Zarrilli (1999), SPS có thể sử dụng như một công cụ mạnh để cản trở thương mại quốc tế và bảo hộ những người sản xuất trong nước thông qua các quy định hết sức vô lý và không giống nhau ở những thị trường khác nhau hoặc các cuộc kiểm tra không cần thiết tốn thời gian và tiền bạc hoặc việc kiểm tra quy trình sản xuất.


� Công ty thuỷ hải sản Narong thành lập năm 1985 là một ví dụ điển hình. Công ty đã thuê khoảng 3.000 nhân công làm việc trong các nhà máy ở Maha Chai và Hat Yai với công suất dự trữ 1.800 tấn. Narong đã nhận được giấy chứng nhận HACCP của Cục nghề cá cũng như tiêu chuẩn ISO 9001 tháng 3/2002. Kế hoạch của công ty là đạt được giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 14001 nhằm cải tiến các tiêu chuẩn về môi trường trong thời gian tới.


� ở Thái Lan, đang xuất hiện xu hướng chăn nuôi lợn sử dụng sắn lát thay cho các loại thức ăn đắt tiền như ngô.
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												Tình hình xuất khẩu tôm tươi, tôm panđan, tôm hùm và tôm ướp lạnh hoặc đông lạnh

				Năm		Khối lượng (triệu tấn)		Mỹ (%)		Nhật Bản (%)		EC (%)		Singapore (%)

				1990		84.7		17.6		51.2		11.8		7.9

				1991		121.1		25.6		46.3		10.2		5.9

				1992		140.1		26.5		43.6		8.7		6.5

				1993		148.8		30.9		36.2		9.2		6.7

				1994		187.1		28.5		35.3		4.3		6.3

				1995		175.1		25.3		29		5.5		7.9

				1996		161.4		25.9		22		5.6		9

				1997		137.1		27.6		20.3		4.9		9.9

				1998		156.2		33.6		17.9		4.6		9.7

				1999		138.1		38.2		15.8		2.9		9.3

				2000		144.3		45.2		15.9		4.6		9.2

				2001		144.6		46.4		17.2		4.9		6.5

				2002		102.8		41.2		25.7		1.8		6.5

				Nguồn: Thống kê thương mại nông sản Thái Lan, 1999, www.oae.go.th/statistic, www.thai-frozen.or.th

				Tỷ trọng thị trường

				Năm		Mỹ		Nhật Bản		EC		Singapore		Các thị trường khác

				2002		41.2		25.7		1.8		6.5		24.8
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												Tình hình xuất khẩu tôm tươi, tôm panđan, tôm hùm và tôm ướp lạnh hoặc đông lạnh

				Năm		Khối lượng (triệu tấn)		Mỹ (%)		Nhật Bản (%)		EC (%)		Singapore (%)

				1990		84.7		17.6		51.2		11.8		7.9

				1991		121.1		25.6		46.3		10.2		5.9

				1992		140.1		26.5		43.6		8.7		6.5

				1993		148.8		30.9		36.2		9.2		6.7

				1994		187.1		28.5		35.3		4.3		6.3

				1995		175.1		25.3		29		5.5		7.9
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